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Khung chương trình đào tạo tiến sĩ
Chuyên ngành: Hoá sinh học 
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Côn trùng học


+ Tiếng Anh: Entomology
1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 10 10
1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ
1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Côn trùng học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo

- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ

: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.

Phần II. Khung chương trình đào tạo

I. Mục tiêu đào tạo
1.1 Về kiến thức:  Tiến sĩ phải là người có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu, có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn, phát hiện và giải quyết được những vấn đề của khoa học - công nghệ và kinh tế.

1.2 Về năng lực: Sau khi hoàn thành các chuyên đề lựa chọn giành cho nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp NCS thuộc chuyên ngành Côn trùng học, người Tiến sĩ có khả năng :

+ Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

+ Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan, hướng dẫn các khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sĩ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sĩ.

1.3 Về nghiên cứu: Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành Côn trùng học bao gồm :

+ Phân loại côn trùng

+ Côn trùng nông-lâm nghiệp

+ Côn trùng y học và thú y

+ Côn trùng kinh tế (côn trùng có lợi)

+ Đa dạng sinh học côn trùng và môi trường.

+ Sinh thái côn trùng

+ Sinh lý côn trùng

II. Nội dung đào tạo
2.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

· Đối với NCS có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 6 tín chỉ:  trong đó:

+ Khối kiến thức bắt buộc:  0 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn:    6 trong số 12 tín chỉ
Luận án tốt nghiệp (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

· Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ không đúng chuyên ngành

Với trưòng hợp chưa có bằng thạc sĩ thì cần hoàn thành chưong trình các môn học của thạc sĩ trừ luận văn thạc sĩ. 


Với trường hợp có bằng Thạc sĩ không đúng chuyên ngành thì cần hoàn thành một số môn bổ sung theo qui định chung để có kiến thức nền thạc sĩ chuyên ngành động vật học.

Luận án tốt nghiệp  (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

2.2. Chương trình khung


2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)
	20
	
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 

Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHBC 501
	Hệ sinh thái rừng
Forest Ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHBC 502
	Sinh thái học các thủy vực

Ecology of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHBC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 

Agro-ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHBC 504
	Sinh thái học quần thể

Population Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SH§V501
	Địa - Động vật học

Zoogeography
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SH§V 502
	Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững

Restoration Ecology and Sustainable development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	SH§V 503
	Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên

Planning and management of National Parks and Protected Areas
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn (elctive subjects)
	6/12
	
	
	

	
	Động vật có xương sống ở cạn
	
	
	
	

	13
	SH§V504
	Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên Động vật

Management, conservation and surtainable development of animal resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SH§V505
	Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống 

Research methods of vertebrates
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SH§V506
	Thú học

Mammalogy
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SH§V507
	Điểu học

Ornithology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SH§V508
	Lưỡng cư, Bò sát học

Herpetology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SH§V509
	Sinh thái học động vật
Animal ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Côn trùng học

	19
	SV§V510
	Sinh thái học côn trùng

Insect Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	20
	SH§V511
	Đa dạng sinh học và hệ thống học côn trùng

Biodiversity and systematics of Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	21
	SH§V512
	Côn trùng nông lâm nghiệp

Agricultural and forestry Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	22
	SH§V513
	Sinh lý học côn trùng: Cấu trúc và chức năng

Insect Physiology: Structure and Functions
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	23
	SH§V514
	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu côn trùng

Research Methods and Techniques of Insects
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	24
	SH§V515


	Côn trùng ở nước

Aquatic Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Ký sinh trùng học

	25
	SH§V504
	Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên Động vật

Management, conservation and surtainable development of animal resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	26
	SH§V 516
	Ký sinh trùng học

Parasitology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	27
	SH§V517
	Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

Medical  Entomology and  Vector-born Diseases
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	28
	SH§V518
	Giun tròn thực vật 

Nematoda of plant
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	29
	SH§V519
	Giun sán ký sinh và các bệnh do giun sán

Helmith and helminthiasis
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	30
	SH§V520
	Sán lá ký sinh ở người và động vật

Animal and man parasitic trematodes
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tổng (Total)
	52
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ
	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	DG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purposes
	3
	45(0/0/45)
	135(0/0/135)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	0/12
	
	
	

	
	II.2 . Các học phần lùa chän
	6/12
	
	
	

	1
	SHCT 601
	Sinh lý cơ quan cảm giác của côn trùng

Physiology of Insect Sence Organs
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SHCT 602
	Biến động số lượng côn trùng

Insect Population Dynamics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SHCT 603
	Sinh lý sinh sản và phát triển của côn trùng

Reproductive and Developmental Physiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SHCT 604
	Phòng trừ sinh học côn trùng gây hại cây trồng

Biological control insect pests
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SHCT 605
	Quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng

Community - Based intergrated pest mangenment
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHCT 606
	Phòng trừ côn trùng gây hại  bằng biện pháp hóa học

Chemical control of insect pest
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHCT 607
	Côn trùng hại kho

Post-harvest and Storage Pests
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHCT 608
	Pheromon của côn trùng

Insect Pheromones
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHCT 609
	Sinh học, sinh thái của côn trùng ký sinh và ăn thịt 

Biology, Ecology of Entomophagous Insects
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHCT 610
	Tập tính côn trùng

Insect behavior
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong các chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.
2.3. Tài liệu tham khảo

2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học


	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	

	2.
	MG02
	Ngoại ngữ chung 
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	
	II.1. Các học phần  bắt buộc
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học


	
	1. Charles Jeffrey, 1977. Biological Nonmenclature. Edward Arnold.

2. Crampton, J.M., 1997. Molecular Biology of Disease vectors, Academic Press, London and New York.

3. Ferguson, A., 1980. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London.

4. Greuter, W. (ed.), 1994. International Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein.

5. House of Lords Select Committee on Science and Technology, 1992. Systematic Biology Research. Her Majesty’s Stationary Office, London. 

6. Mayr, E., 1971. Populations, Species, and evolution: an abridgement of animal species and evolution, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

7. Mayr, E. and Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology, IIed. Mc Graw-Hill, New York.

8. Pateron, H.E.H., 1993. Evolution and the Recognition Concept of Species, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London.
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4. Genhixinkaia T. A. Sán lá, chu trình phát triển sinh học và tiến hóa. Leningrat, 1957 (tiếng Nga).

5. Kennedi K. Sinh thái học ký sinh trùng. Moskva, 1978.

6. Nguyễn Thị Lê. Sán lá đơn ở chim và thú Việt Nam (Luận án tiến sĩ).

7. Pavlovskii  E.N. Những vấn đề chung của ký sinh trùng học và động vật học. Moskva- Leningrat, 1961 (tiếng Nga).

8. Paramonov A.A., 1956. Cơ sở giun tròn thực vật. Tập I, Moskva- Leningrat (tiếng Nga).

9. Patrotrenko V.I. Giun đầu gai ở động vật nhà và động vật hoang dại. Tập I, Moskva- Leningrat, 1956 (tiếng Nga).

10. Skrzabin K.I.Schulz R.C. Cơ sở giun sán học đại cương. Moskva, 1940 (tiếng Nga).

	27
	SH§V 517
	Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

 
	2
	1. Beaty, B.J.  & Marquardt, W.C. 1996. The Biology of Disease Vectors, University Press of Colorado.

2. Crampton, J.M., 1997. Molecular biology of Disease vectors, Academic Press, London and New York.

3. Harwood R.F. & James, M.T.  1979. Entomology in Human and Animals Health, Macmillan Publishing Co., Inc. New York- Toronto-London.

4. Kettle, D.S. 1984. Medical and Veterinary Entomology, Croom Helm, London & Sydney.

5. Lane, R.P. and Crosskey, R. W., 1993. Medical Insects and arachnids, Chapman & Hall, London -  Madras.

	28
	SH§V 518
	Giun tròn thực vật 


	2
	1. Nguyễn Ngọc Châu, 1998. Tuyến trùng thực vật học. Giáo trình cao học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hà nội

2. Đoàn Cảnh, 2001. Khu hệ giun tròn ký sinh thực vật ở Việt Nam. Viện Sinh học nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Paramonov, A. A., 1956. Cơ sở giun tròn thực vật học. Moskva - Leningrat (Tiếng Nga)

4. Nguyễn Thị Lê (chủ  biên), 2000. Giun sán học đại cương. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 

	29
	SH§V 519
	Giun sán ký sinh và các bệnh do giun sán


	2
	1. Abulaze K. U. và các tác giả, 1975. Ký sinh trùngở động vật nông nghiệp.  NXB Bông lúa, Moskva.

2. Dogel V. A., 1972.  Động vật không xương sống. Moskva (Tiếng Nga)

3. Nguyễn Thị Lê và cộng sự, 1996. Giun  sán ký sinh ở gia súc Việt Nam. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội

4. Nguyễn Thị Lê và cộng sự, 1996. Giun  sán ký sinh ở gia cầm Việt Nam. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội

5. Phan Thế Việt, Lê Đình An. Nghiên cứu và thử nghiệm diệt giun đầu gai trong cơ thể lợn. Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, tr. 174-176.

6. Schulz R. C., Gvozdev E. V. Cơ sở giun sán học đại cương. Tập I. (Hình thái, hệ thống phân loại và chủng loại phát sinh). Nhà xuất bản Khoa học, Moskva (Tiếng Nga)

	30
	SH§V 520
	Sán lá ký sinh ở người và động vật


	2
	1. Nguyễn Thị Lê, 1977. Giun sán ký sinh ở động vật Việt Nam (Phần sán lá). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, tr. 9-152.

2. Nguyễn Thị Lê, 1979. Công trình nghiên cứu của Viện giun sán thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Nhà xuất bản Moskva, tr. 29, tr. 105-109 (Tiếng Nga).

3. Nguyễn Thị Lê, 1980. Sán lá ký sinh ở chim, thú Việt Nam (khu hệ, hệ thống phân loại , sinh thái và địa động vật). Luận án Tiến sĩ Sinh học, Moskva (Tiếng Nga).

4. Nguyễn Thị Lê, 1995. Danh mục các loài sán lá ký sinh ở chim và thú Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 250 trang.

5. Nguyễn Thị Lê, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Minh, 1996. Giun sán ký sinh ở gia súc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 296 trang.


2.3.2. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề tiến sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học


	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	DG 01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	III
	Ngoại ngữ chuyên ngành (nâng cao)
	
	

	IV
	Các chuyên đề tiến sĩ
	
	

	
	IV.1. Các chuyên đề  bắt buộc
	0/12
	

	
	IV.2 . Các chuyên đề  lùa chän
	6/12
	

	1
	SHCT 601
	Sinh lý cơ quan cảm giác của côn trùng


	
	1. Horrdge, G.A. (ed), 1991. The compound eye and vision of insects, Claren Press, Oxford.

2. Mazokhin-Pornhiakov, 1990. Sách hướng dẫn về cơ quan cảm giác của côn trùng, NXB. Mock- Universitet.

3. Wigglesworth, V.B., 1992. The principles of insect physiology. 9-ed. London University.



	2
	SHCT 602
	Biến động số lượng côn trùng


	
	1. Vu Quang Con, 1993. Host- parasite relatinships of Lepidopterous rice pests and their hymenopterous parasitesin Viet Nam. St. Peterpurg.

2. Robert E. Ricklefs, 1976. The economy of nature. A text book in basic Ecology, Chiron Press. Ins. Porthland, Oregon.

3. Sugoniaev E.S. ,1967. Role of Entomophags in insect population dynamic.J.Gener.brol.,t 28,n.3,p. 251-268.

4. Viktorov G.A.,1967. Probleme of insect population dynamic for example of pest bug.”Science”, 271 p.

	3
	SHCT 603
	Sinh lý sinh sản và phát triển của côn trùng


	
	1. Cedric Gillott, 1979. Entomology. Plenum Press, New York and London.

2. Chapman, R.F., 1969. The Insect, Structure and Functions, English University Press, London.

3. Richards, O.W. and Davies, R.G., 1977. Imms General Textbook of Entomology. Chapman and Hall, London.

4.  King, R.C., 1970. Ovarian development in Drosophyla melanogaster, Academic Press, New York and London.

5. Kl¸ulenas, M.S., 1992. Insect Accessory Reproductive Structure. Function, Structure, and Development, Springer-Verlag, Berlin ... Budapest.

6. Tưsenko, V.P., 1977. Cơ sở sinh lý côn trùng, Phần II, Trường ĐHTH Leningrat (tiếng Nga)

	4
	SHCT 604
	Phòng trừ sinh học côn trùng gây hại cây trồng


	
	1. Phạm Bình Quyền, Bùi Công Hiển, 1998. Phòng trừ côn trùng gây hại bằng yếu tố sinh học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

2. Hà Quang Hùng, 1998. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nông nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

3. Clausen, 1956, 1998. Biological control of insect pests in the Continental United Stated. U. S. Dep. Agr. Washington D. C. NAS.

1. Nguyễn Công Thuật, 1995. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

2. Phạm Bình Quyền (chủ biên), 2002. Quản lý dịch hại tổng hợp dựa vào cộng đồng. (Bản thảo giáo trình của Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên)



	5
	SHCT 605
	Quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng


	
	1.    Nguyễn Công Thuật, 1995. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp

2.    Phạm Bình Quyền (chủ biên), 2002. Quản lý dịch hại tổng hợp dựa vào cộng đồng. (Bản thảo giáo trình của Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên)



	6
	SHCT 606
	Phòng trừ côn trùng gây hại  bằng biện pháp hóa học


	
	1. Phạm Bình Quyền, 1994. Sinh thái học côn trùng. Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội

2. Phạm Bình Quyền, 1995. Thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của chúng đến sức khoẻ và môi trường ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học về Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững tập I, Hà Nội.

3.   Lê Văn Khoa và ct., 1996. Hoá học Nông nghiệp. Nhà xuất bản

       Đại học Quốc gia Hà Nội.

	7
	SHCT 607
	Côn trùng hại kho


	
	1. Bùi Công Hiển, 1995. Côn trùng hại kho, NXB. Khoa học và Kỹ thuật.

2. Thái Bằng Hoa, 1966. Côn trùng hại kho của Trung Quốc, NXB. Bắc Kinh (tiếng Trung Quốc).

3. Hill, D.S., 1983. Agricultural insect pests of the tropic and their control, University Press, Cambridge.

4. Nakakita, H. et al., 1991. Studies on quality preservation of grains by the prevention of infestation by stored-product insects in Thailand. Report of Cooperative Research Work bewwen Japan and Thailand



	8
	SHCT 608
	Pheromon của côn trùng


	
	1. Bùi Công Hiển, 1986. Pheromon của côn trùng (Insecta), Tài liệu in roneo, ĐHTH Hà Nội.

2. Karlson, P., 1969. Insect Hormones and Pheromones as posible Agents for Insect Control.

Tenbrock, G.,1973. Grundriss der Verhaltens Wissenschaften, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena

	9
	SHCT 609
	Sinh học, sinh thái của côn trùng ký sinh và ăn thịt 


	
	1. De Bach, P., 1964. Biological control of insect pests and weeds, Reinhold Publising Corporation New York - London- Toronto.

2. Viktorov, G. A., 1976. Ecology of parasites (entomophags), Science.

3. Vu Quang Con, 1993. Host- parasite relationships of Lepidopterous rice pest and their hymenopterous parasite in Viet Nam. St. Peterburg.

	6
	SHCT 610
	Tập tính côn trùng


	
	1.  Cedric Gillott, 1980. Entomology. Plenum Press, New York and London.

2. Manning, A. and Dawkin, M.S., 1991. Animal behavior. Cambridge University.

3. Matthews, R.W. & Matthews J. R., 1978. Insect behavior. John Wiley & Sons, Inc


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy




2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	MG01
	Triết học


	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung


	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	
	
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học


	3
	Nguyễn Nghĩa Thìn 

Trịnh Đình Đạt
	GS.TSKH

PGS.TS
	Thực vật học

Di truyền học
	§HKHTN

§HKHTN

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 


	3
	Võ Thương Lan

Phan Tuấn Nghĩa 

Nguyễn Quốc Khang
	TS

PGS.TS

GS.TS
	Lý Sinh 

Hoá Sinh

Hoá sinh
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	6
	SHBC501
	Hệ sinh thái rừng


	2
	Nguyễn Nghĩa Thìn

Trần Đình Nghĩa

Trần Văn Thuỵ
	GS.TSKH

TS.

TS.
	Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	7
	SHBC502
	Sinh thái học các thuỷ vực


	2
	Vũ Trung Tạng

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS. 
	Sinh thái học

Thuỷ sinh vật học

Động vật học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	8
	SHBC503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 


	2
	Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng

Phạm Bình Quyền

Nguyễn Anh Diệp
	TS

TS

PGS.TS

PGS.TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	9
	SHBC504
	Sinh thái học quần thể


	2
	Nguyễn Xuân Huấn

Lưu Lan Hương
	PGS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Ngư loại học
	§HKHTN

§HKHTN

	10
	SH§V501
	Địa - Động vật học


	2
	Lê Vũ Khôi

Hà Đình Đức

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS.
	Động vật học

Động vật học

Thuỷ sinh vật

Động vật học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	11
	SH§V502
	Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững


	2
	Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Xuân Huấn
	TS.

TS.

PGS.TS.
	Côn trùng học

Côn trùng học

Động vật học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề tiến sĩ
	TT
	Mã môn học
	Tên m ôn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy



	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	SHCT 601
	Sinh lý cơ quan cảm giác
	2
	Phạm Bình Quyền

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng
	PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	2
	SHCT 602
	Biến động số lượng côn trùng
	2
	Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	3
	SHCT 603
	Sinh lý sinh sản và phát triển
	2
	Trương Quang Học

Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TSKH

PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	4
	SHCT 604
	Phòng trừ sinh học côn trùng gây hại cây trồng
	2
	Bùi Công Hiển

Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	5
	SHCT 605
	Quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng
	2
	Phạm Bình Quyền

Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng
	PGS.TS

PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	6
	SHCT 606
	Phòng trừ côn trùng gây hại  bằng biện pháp hóa học
	2
	Phạm Bình Quyền

Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng
	PGS.TS

PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	7
	SHCT 607
	Côn trùng hại kho
	
	Bùi Công Hiển

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	8
	SHCT 608
	Pheromon của côn trùng
	
	Bùi Công Hiển

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	9
	SHCT 609
	Sinh học, sinh thái của côn trùng ký sinh và ăn thịt 
	
	Nguyễn Anh Diệp

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	PGS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	10
	SHCT 610
	Tập tính côn trùng
	
	Bùi Công Hiển

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

TS

TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN


2.5 Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ
1. Phân loại sinh học

Môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Vi sinh vật học; Di truyền học; Tế bào học; Sinh hóa học

Tóm tắt nội dung:

Các xu hướng hiện đạt trong phân loại học động vật: phân loại sinh học, phân loại học số lượng, phân loại học vi hình thái, phân loại học tế bào, phân loại học sinh hóa và phân loại học phân tử; các ưu điểm và hạn chế và sự áp dụng của chúng; mối liên quan giữa các phương pháp phân loại cổ điển và hiện đại; phân loại các nhóm côn trùng có ý nghĩa đặc biệt: côn trùng tuyền bệnh và côn trùng kiểm dịch

2. Sinh học phân tử 

Môn học tiên quyết: Di truyền học; Hóa sinh học; Tế bào học; Sinh học phát triển

Tóm tắt nội dung:

Phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư ở sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot.  Đưa ra các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học.

3. Hệ sinh thái rừng

Môn học tiên quyết: Thực vật học; Động vật học; Sinh thái học



Tóm tắt nội dung:

Định nghĩa; vai trò của hệ sinh thái rừng đối với tự nhiên và xã hội; các đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới; phân loại hệ sinh thái rừng; rừng Việt Nam

4. Sinh thái học các thủy vực

Môn học tiên quyết: Động vật học, Thực vật học; Ngư loại học; Thủy sinh học đại cương



Tóm tắt nội dung:

Các nguyên lý sinh thái học của các thủy vực; các đặc trưng của đời sống các thủy sinh vật trong các quần thể, quần xã và các hệ sinh thái các thủy vực; Phân loại các hệ sinh thái ở nước: hệ sinh thái nước chảy (suối, sông), nước đứng (hồ chứa nước nhân tạo, tự nhiên), hệ sinh thái ven biển.

5. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Môn học tiên quyết:Động vật học; Thực vật học; Côn trùng học đại cương; Côn trùng học nông nghiệp; Sinh thái học.

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu; sinh thái học với sự phát triển nông nghiệp; đặc điểm sinh thái học của các nền sản xuất nông nghiệp và vấn đề phát triển bề vững; nguyên lý, nội dung và nguyên tắc tiếp cận và điều khiển các hệ sinh thái nông nghiệp; các hệ sinh thái nông nghiệp của Việt nam.

6. Sinh thái học quần thể

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học;; Sinh thái học. Thống kê sinh học
Tóm tắt nội dung:

Phân tích các quần thể động vật và thực vật; sự đáp ứng của các cá thể với môi trường vô sinh và hữu sinh; chọn lọc tự nhiên và những sự thay đổi quần thể; phân tích sự tăng trưởng và cấu trúc tuổi của quần thể, và cơ chế điều hòa tự nhiên; những sự tương tác trong quần thể; tính đa dạng và tính bền vững của quần thể; dòng năng lượng trong quần xã.

7. Địa - Động vật học

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học

Tóm tắt nội dung:


Địa động vật học cung cấp những kiến thức về quy luật cơ bản sự phân bố địa lý của động vật, các vùng địa lý động vật trên thế giới và địa lý động vật Việt Nam.


Nội dung bao gồm: Sự phân bố của động vật. Khái niệm về vùng phân bố. Những tính chất cơ bản của vùng phân bố. Các vùng phân bố động vật đặc biệt: Cách ly, cách biệt, hang động, đảo. Những đặc điểm địa động vật học của các miền địa động vật học trên thế giới. Địa động vật học Việt nam.

8. Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học; Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt nội dung: 

Cung cấp những kiến thức về cơ sở khoa học của quá trình phục hồi các hệ sinh thái, các mô hình cơ bản được tiến hành trong quá trình phục hồi. Các biện pháp giám sát và đánh giá mức độ phục hồi của hệ sinh thái. Vai trò của cộng đồng trong sự phục hồi của hệ sinh thái, đánh giá hiệu quả quá trình phục hồi hệ sinh thái đối với cộng đồng

9. Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên

Môn học tiên quyết:Sinh thái học quần thể; Động vật học, Thực vật học; Đa dạng sinh học.

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về nội dung của môn học Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên: Khái niệm cơ bản về các loại hình Khu bảo tồn (Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu Dự trữ sinh quyển, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh ..v.v.), các hình thức bảo tồn (in - situ & ex – situ); các nguyên tắc quy hoạch Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên; các nguyên tắc quản lý, bảo vệ và sử dụng động thực vật hoang dã. Mạng lưới các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam.

10.  Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài  nguyên Động vật

Môn học tiên quyết:Động vật có xương sống; Động vật không xương sống; Sinh thái học.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những kiến thức về sinh thái học động vạt hoang dã và vai trò của động vật hoang dã trong hệ sinh thái rừng và với con người. Tình trạng và sự phân bố địa lý của động vật hoang dã. Những nguyên tắc về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên động vật hoang dã. Luật buôn bán động vật quý hiếm (CITES).

11.  Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống


Môn học tiên quyết: Côn trùng học; Động vật học; Ký sinh trùng học; Sinh lý động vật.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những khái niệm cơ bản về tập tính động vật. Các kiểu tập tính động vật. Cơ chế thần kinh của tập tính. Bản năng và sự tập nhiễm. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện và biến đổi của tập tính động vật. Tập tính vận động. Tập tính hôn phối và sinh sản của động vật. Tập tính xã hội. Cơ chế của tập tính. Sự phát triển và tiến hoá của tập tính. Tập tính của côn trùng xã hội. ứng dụng của tập tính học động vật.
12.  Thú học

Môn học tiên quyết:Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể, sinh học, sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại thú và khu hệ thú Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài thú hoang dã và quý hiếm.

13.  Điểu học

Môn học tiên quyết :Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể chim, sinh học và sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại và khu hệ chim Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài chim hoang dã và quý hiếm.

14.  Lưỡng cư, Bò sát học

Môn học tiên quyết: Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể lưỡng cư, bò sát, sinh học và sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại và khu hệ lưỡng cư, bò sát Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài ếch nhái, bò sát hoang dã và quý hiếm.

15.  Sinh thái học động vật

Môn học tiên quyết: Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho người học những kiến thức chung về sinh thái học cá thể động vật, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống động vật; Chủng quần động vật, mối quan hệ giữa quần thẻ động vật nói chung và động vật có xương sống ở cạn nói riêng với các sinh vật khác trong quần xã. Những kiến thức cơ bản về nguồn lợi và bảo vệ động vật hoang dã.

16.  Sinh thái học côn trùng

Môn học tiên quyết: Động vật không  xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sinh thái học côn trùng: Các yếu tố sinh thái tác động đến đời sống côn trùng. Môi trường đất và nước đối với đời sống côn trùng. Các yếu tố sinh học với đời sống côn trùng.  Biến động số lượng của côn trùng.

17. Đa dạng sinh học và hệ thống học côn trùng

Môn học tiên quyết:  Động vật không  xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức: Nguồn gốc và tiến hoá của côn trùng. Quan hệ chủng loại và tiến hoá của côn trùng. Các quan điểm về hệ thống phân loại côn trùng. Đặc tính đa dạng sinh học côn trùng. Hệ thống học côn trùng. 

18.  Côn trùng nông lâm nghiệp

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp kiến thức bao gồm: Phenology và phenologram của các loài sâu hại, về động thái của mật độ chủng quần. Mối quan hệ giữa côn trùng và cây trồng, rừng. Biện pháp phòng trừ sâu hại. Khu hệ côn trùng nông lâm nghiệp Việt Nam. Dẫn liệu về một số loài gây hại chính trên một số cây trồng, cây rừng phổ biến.

19.  Côn trùng ở nước

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức về đặc điểm cấu tạo hình thái, sinh lý, sinh thái  của côn trùng nước. Các đặc điểm thích nghi với đời sống ở nước. Phân bố của côn trùng nước. Hệ thống phân loại côn trùng nước. Nguồn gốc, tiến hoá của côn trùng nước.Vai trò của côn trùng nước trong hệ sinh thái. 

20.  Sinh lý học côn trùng: Cấu trúc và chức năng

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương

Tóm tắt nội dung:

Đặc điểm của động vật chân khớp. Tính đa dạng sinh học của côn trùng. Hình thái, cấu tạo cơ thể côn trùng. Giải phẫu và sinh lý côn trùng: Vỏ cơ thể, hệ cơ, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn và thể mỡ, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục, hệ thần kinh, hệ nội tiết. Sự phát triển và biến thái của côn trùng.

21.  Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu côn trùng

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Một số phương pháp nghiên cứu hình thái côn trùng. Cấu tạo cơ thể côn trùng. Phương pháp mô tả hình thái côn trùng. Phương pháp sưu tầm, xử lý và bảo quản mẫu côn trùng. Phương pháp phòng thí nghiệm nghiên cứu côn trùng. Các phương pháp làm tiêu bản. Phương pháp nuôi và nghiên cứu sinh thái côn trùng.

22.  Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

    Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Vai trò của tiết túc trong y học và thú y. Các nhóm tiết túc hút máu. Tiết túc sống ký sinh ở người và động vật. Đặc trưng sinh vật quần của các bệnh do tiết túc truyền. Tập tính của các vector truyền bệnh. Học thuyết về “ổ dịch tự nhiên  của các bệnh truyền nhiễm” của Pavlovskii. Các nhóm côn trùng và Ve bét y học và thú y: Bộ hai cánh, Bộ bọ chét, Bộ cánh nửa, Tổng bộ ve bét, Acarina. Sinh học, sinh thái của các bệnh do vector truyền. Các bệnh giun sán. Khu hệ tiết túc y học của Việt Nam.

23.  Ký sinh trùng học

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về nội dung của môn học Ký sinh trùng học: Sự ký sinh và vật ký sinh; Ký sinh trùng động vật và thực vật. Phân bố và nguồn gốc của ký sinh. Hiện tượng cộng sinh, hội sinh và ký sinh. Các kiểu liên hệ giữa vật ký sinh và vật chủ. Những thích nghi về hình thái, cấu tạo và chu kỳ sống của vật ký sinh. Những vấn đề về dịch tễ học bệnh ký sinh trùng. Khu hệ ký sinh trùng và môi trường sống.

24.  Giun tròn thực vật 

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương
Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những kiến thức về giun tròn ký sinh trên thực vật. Những bệnh cây do giun tròn ký sinh gây ra. Sự phân bố của giun tròn trên những cây trồng và những cây hoang dã. Khu hệ giun tròn ký sinh thực vật ở Việt Nam.

25.  Giun sán ký sinh và các bệnh do giun sán

Môn học tiên quyết:Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương
Tóm tắt nội dung:

Cung cấp kiến thức về khu hệ giun sán ký sinh ở Việt Nam. Sự phân bố của giun sán ký sinh. Các bệnh ở người, động vật và thực vật do giun sán ký sinh gây ra. Tác hại của giun sán ký sinh. Các biện pháp phòng trừ.

26.  Sán lá ký sinh ở người và động vật

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương.
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về hình thái cấu tạo chung, đặc điểm sinh học, sinh thái, hệ thống phân loại sán lá ở Việt Nam, bao gồm 164 loài thuộc 84 giống, 16 họ của 8 bộ. Mỗi loài gồm các nội dung: Đặc điểm chuẩn loại, khóa định loại, tên đồng vật, tên vật chủ gồm cả tên tiếng Việt và tiếng La tinh, nơi ký sinh, nơi phân bố (nơi phát hiện) ở Việt Nam và trên thế giới. Mô tả loài, đặc điểm sinh học.

2.5.2 Các chuyên đề tiến sĩ
1. Sinh lý cơ quan cảm giác

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Vai trò của cơ quan cảm giác trong đời sống; đặc điểm chung của hệ thần kinh và cơ quan cảm giác của côn trùng; các cơ quan cảm giác cơ học, hóâ học, nhiệt học, thủy học và ánh sáng; phản ứng của côn trùng trong điện từ trường; Sự định hướng trong không gian.
2. Biến động số lượng côn trùng 

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Những khái niệm cơ bản về biến động số lượng quần thể, đặc biệt là độ phong phú, sự điều hòa, phân bố và phương pháp xác định; mô hình biến động số lượng côn trùng; áp dụng lý thuyết quần xã trong phòng trừ sinh học sâu hại

3. Sinh lý sinh sản và phát triển

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Các hình thức sinh sản; sự hình thành tinh trùng, sự hình thành trứng; sự thụ tinh; phát triển phôi sinh, phát triển hậu phôi và biến thái; các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển phôi và hậu phôi của côn trùng

4. Phòng trừ sinh học côn trùng gây hại cây trồng 
Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

· Phòng trừ côn trùng gây hại bằng các yếu tố sinh học bao gồm các yếu tố cổ truyền như chọn giống cây trồng có tính chất kháng sâu bệnh, các biện pháp canh tác cùng các biện pháp tiên tiến như điều khiển các yếu tố sinh học, sinh thái, lợi dụng các loài thiên địch, biến đổi thụoc tính của loài: nội dung của giao trình đề cập:

· Cơ sở khoa học của biện pháp phòng trừ sinh học

+ Quan hệ sinh thái học giữa sâu hại cây trồng, thiên địch của sâu hại và hoạt động sản xuất nông nghiệp

+ Dịch hại cây trồng là trạng thái tự nhiên của hệ sinh thái nông nghiệp

· Tính kháng của cây trồng đối với côn trùng gây hại;

· Điều khiển các yếu tố môi trường, yếu tố sinh học và lợi dụng các loài thiên địch của sâu hại;

· Điều khiển các yếu tố di truyền trong phòng trừ côn trùng gây hại;

· Sử dụng các hợp chất tự nhiên như pheromon, hormon để phòng trừ côn trùng gây hại.
5. Quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng 
Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng dựa trên cơ sở sinh thái kinh tế và sản xuất sạch:

· Cơ sở khoa học của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp với sự tham gia của cộng đồng (lý luận và thực tiễn);

· Cách tiếp cận và phương pháp làm việc với cộng đồng trong quản lý dịch hại;

· Những nguyên tắc xây dựng phát triển và triển khai thực hiện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng trên cây lúa và cây chè.
6. Phòng trừ côn trùng gây hại bằng biện pháp hóa học 

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

· Lịch sử hình thành biện pháp phòng trừ sâu hại bằng biện pháp hoá học.

· Các loại thuốc bảo vệ thực vật - tính năng và tác dụng.

· Những ưu việt và những mặt có hại đối với môi trường, đối với đa dạng sinh học và đối với sức khoẻ của cộng đồng
· Biện pháp phòng trừ hoá học và vai trò của chúng trong quản lý dịch hại tổng hợp
· Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng trong sản xuất nông nghiệp sạch và vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ.

7. Côn trùng hại kho
Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Phân loại, phân bố, sinh học, sinh thái, vai trò gây hại và các biện pháp phòng trừ các loại côn trùng gây hại chính cho các sản phẩm sau thu họach: lương thực, thực phẩm, rau qủa, thuốc đông y.

8. Pheromon của côn trùng 

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Lịch sử phát triển và các khái niệm cơ bản; phương pháp nghiên cứu; phân loại và chức năng sinh lý sinh thái của pheromon; tính chất vật lý, hóa học và ý nghĩa thực tiễn của pheromon; một số pheromon hấp dẫn và xua đuổi.

9. Sinh học, sinh thái của côn trùng ký sinh và ăn thịt 

Môn học tiên quyết: Các môn học ở bậc Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản về kẻ thù tự nhiên; phân loại, sinh học (chu kỳ phát triển, dinh dưỡng, sinh sản, tập tính và sự xuất hiện ngòai đồng ruộng) của các côn trùng ăn côn trùng, vai trò của chúng trong việc điều hòa số lượng quần thể côn trùng và phòng trừ sâu hại.

10. Tập tính côn trùng 

Môn học tiên quyết:

· Côn trùng học đại cương

· Sinh thái học Côn trùng

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tập tính côn trùng, tiến hoá của tập tính, mối quan hệ giữa di truyền và tiến hoá. Tập tính dinh dưỡng. Tập tính sinh sản. Tập tính côn trùng xã hội. Những hoạt động tương tác của hệ thần kinh, hoocmon
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